hà nội thế kỷ X

từ đại-la, qua Cổ loa-Hoa lư đến Thăng long 
(Mấy luận điểm Bảo tàng-sử học)
1. Thế kỷ X đánh dấu một khúc ngoặt vĩ đại của Lịch sử Việt Nam : Từ đêm dài Lệ thuộc Trung Hoa, Việt Nam trở thành một quốc gia Độc lập và bước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Đại Việt của sự phục hưng dân tộc và phục hồi văn hoá.
2. Mở đầu từ Lý Nam Đế với “Thành ở cửa sông Tô Lịch” và ngôi chùa “Khai Quốc” (thế kỷ VI), qua hơn 300 năm trui rèn trong lò lửa trung tâm “An Nam đô hộ phủ” của nhà Đường, đất “Long Đỗ” (Rốn Rồng) đã tiến lên hàng đầu của lãnh thổ Việt Nam cũng như tinh anh “Thần Long Đỗ” hay “Thần Tô Lịch” với danh xưng “Đô phủ thành hoàng thần quân”. 

Thế kỷ X, trung tâm Việt Nam chao đảo từ Đại La (Khúc - Dương) qua Cổ Loa (Ngô), Hoa Lư (Đinh - Lê) để rồi đến đầu thế kỷ XI trở lại Đại La và được nâng lên một trình độ mới, với một chất lượng mới cao hơn : Trình độ và chất lượng Thăng Long. ở đây, có vấn đề địa dư và dân số, song sự chao đảo trung tâm ở một thế kỷ đầy biến động này phản ánh sự đu đưa của tâm thức Việt Nam trước những biến cố lớn lao của Lịch sử đất nước, nghiệm sinh đầy đủ mọi giằng xé chính trị - xã hội - văn hoá trước khi lòng người quy tụ lại nơi Rốn Rồng thiêng. 
Bởi vậy Bảo tàng Thăng Long phải có một gian nhà riêng giành cho “Hà Nội thế kỷ X”, trình bày cho được bước đi vòng vo nhưng theo hướng tiến lên từ Đại La qua Cổ Loa - Hoa Lư đến Thăng Long làm cho người xem thấy được đồng thời cái gián đoạnvà cái liên tục của thế kỷ bản lề.
3. Hãy ngược dòng lịch sử lên một chút, trước thế kỷ X.

a. Thế kỷ IX là một thế kỷ Tàn phế : Chiến tranh Chà-Và và đặc biệt chiến tranh Nam chiến. Nó cũng phá hủy luôn uy tín của nhà Đường vốn đến lúc này cũng đã lụn bại rồi, ở Đô hộ phủ An Nam. So với thế kỷ VIII của Mai Hắc Đế và Bố Cái Đại vương, thế kỷ IX có vẻ như không có những khuôn mặt anh hùng lớn (ngoài Dương Thanh). Song trong tầng sâu xã hội và văn hóa, ý thức hệ dân tộc thì đây lại là thế kỷ của sự hình thành Việt Nam trong sự chống đối với Đường triều, được diễn tả hiện thực bởi sự chống trả của “dân chúng” đối với Nam Chiếu (khi chính quyền Đô hộ phủ đã bỏ chạy), diễn tả gián tiếp bởi sự tàn sát của Cao Biền sau khi y mang quân vào An Nam, vừa đánh lui Nam Chiếu vừa đàn áp các phong trào chống đối (chặt đầu tới 30 ngàn người, con số lớn kinh khủng so với số dân hồi đó). Diễn tả một cảnh kỳ ảo cuộc đấu tranh giữa một bên là tên thầy địa lý và phù thuỷ cao tay 
Cao Biền (yểm long mạch, yểm thần) và một bên là các thần linh (spirits) đất Việt - tiêu biểu cho hồn thiêng sông núi và dân tộc - mà đại biểu sáng chói nhất là thế lực 
tôn giáo ở Đình Bảng (quê hương nhà Lý), thần Tô Lịch và Thần Tản Viên. 

Bảo tàng Thăng Long phải nêu rõ điểm này, qua các trích đoạn Đường thư, Man thư và nhất là Việt điện u linh tập. Nên có ảnh và thần tích thánh Tản Viên và thần Tô Lịch, Bia chùa Một Cột nói về việc yểm long mạch Hà Nội của Cao Biền. 
Đặc biệt là câu “về Bắc thôi, ở lâu tất chuốc lấy tai họa”. Bảo tàng cung nên có trích đoạn và Bản đồ giả định thành Đại La.
b. Sau khi Cao Biền phải về Bắc, cháu y là Cao Tần thay. Sau đó là Tăng Cổn. Bọn này phải nhượng bộ các 
thủ lĩnh địa phương người Việt. 

Những câu chuyện Triệu Xương, Cao Biền gặp gỡ 
Lý Ông Trọng, Cao Lỗ, Tô Lịch … trong Việt điện u linh tập cần được khai thác. Trong xã hội Đường-Việt khi ấy, có một phân số thân Hoa Hạ, về sau sẽ trở thành phản động về chính trị và văn hoá. 

Từ khi Tăng Cổn bị quân lính phủ thành (Hà Nội) đuổi về nước (880) cũng là từ đời Đường Hy tông (874-888), thực tế nhà Đường không cử nổi các quan xuống trấn trị miền Lĩnh Nam được nữa (Xem Ngũ đại sử ký q.65, Nam Hán thế gia). Những tên quan Tiết độ sứ Tĩnh hải quân như Tôn Đức Chiêm, Chu Toàn Dục, Độc Cô Tổn (901-905) chỉ có danh, không có thực. Chúng không xuống được nước ta, không trấn trị nổi ở Hà Nội cổ. Thực tế từ cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ X, Việt Nam đã giành được quyền tự trị.

4. Lịch sử Việt Nam và lịch sử Hà Nội phải đánh giá lại vai trò của 3 thế hệ họ Khúc (Thừa Dụ - Hạo - Thừa Mỹ) cho đúng.


a) Ngày 7/2/906 Khúc Thừa Dụ được nhà Đường công nhận Tĩnh hải quân Tiết độ sứ, Đồng bình chương sự (Tư tự thông giám, quyển 250). 


Niên điểm này không có nghĩa là lúc đó Khúc Thừa Dụ mới nhận chức đứng đầu đất Việt. Ông đã phong cho con ông là Khúc Hạo chức “Tĩnh hải hành quân tư mã quyền tri lưu hậu” và khi ông mất (23/7/907) mặc nhiên Khúc Hạo lên thay và nhà Hậu Lương (vừa thay nhà Đường) phải công nhận ngay (1/9/907).


Điều đó chứng tỏ lực và chính quyền của họ Khúc đã được xác lập vững chắc từ trước 906 (có thể từ sau 880).


Chính quyền tự trị mấy chục năm ấy (880 (?)-930) đóng trung tâm ở thành Đại La. Vậy chính ở nơi đầu não cũ của địch đã mọc dựng một chính quyền Việt Nam mới.

Bảo tàng Thăng Long phải nêu rõ điểm này. Nên có ảnh chụp đền thờ họ Khúc ở Các Bồ (Ninh Giang) và Lỗ Xá (Cẩm Giàng) tỉnh Hải Hưng. Phải sao chép lại thần - gia phả ở những nơi này (phải đặt quan hệ với Sở Văn hoá Hải Hưng). Cũng nên chụp ảnh đường phố với biển tên phố Khúc Hạo như một tưởng niệm của Hà Nội. 

b) Khúc Thừa Dụ mở đầu một Chiến lược đối ngoại Việt-Trung “Thần phục giả vờ, độc lập thực sự”.

c) Khúc Hạo mở đầu một Cải cách đối nội, cải cách hành chính. Biểu thị sự xoá bỏ “Chế độ quận huyện Trung Hoa” và sự trở lại Cộng đồng làng xã. Cương lĩnh đối nội 4 chữ “Khoan-Giản-An-Lạc” 

Bảo tàng Thăng Long nên trích đoạn Cương mục, Tiền biên (q.5)  và An nam chí nguyên (q.3) chép về cải cách Khúc Hạo và 314 giáp trong toàn quốc thời Khúc Hạo (Giáp là tổ chức cộng đồng theo địa vực để thu thuế và bắt lính, bắt phu của Nhà nước Quân chủ. 

Nên viết to 4 chữ nho Khoan-Giản-An-Lạc, coi là cương lĩnh thân dân của Khúc Hạo. 

d) Khúc Thừa Mỹ từng được Khúc Hạo phái làm “Khúc hiếu sứ” ở Quảng Châu và biết rõ tham vọng của Lưu ẩn. Năm 111 ẩn chết, Khúc Thừa Mỹ liên minh với Vương Thẩm Tri ở Phúc Kiến (Mân) để chống Lưu ẩn và Lưu Cung. Qua đường biển và đám con buôn Phúc Kiến, Khúc-Vương liên lạc với nhau và Thừa Mỹ “nộp cống” cho nhà Hậu Lương để “hợp pháp hoá” quyền uy của mình ở đất Việt (được Hậu Lương thừa nhận cuối năm 911). Năm 917-918 Lưu Cung lập nước Nam Hán.


Năm 930 Vương Thẩm Tri chết. Liên minh Việt-Mân yếu đi, Nam Hán phát quân đánh bại và bắt sống Khúc Thừa Mỹ. Nhưng sau lưng Mỹ, đất Việt đã có 1/2 thế kỷ phồn vinh và an tĩnh. Ngọn cờ ý thức “Chúng ta không phải là Tàu. Chúng ta là Việt” đã được dựng lên! Vương quyền Việt Nam được mọc dựng từ đời sống nông dân và chính trị xóm làng với tín ngưỡng: ​Phật giáo là phổ biến có cộng thêm Đạo giáo dân gian. 


5. Lịch sử Việt Nam và lịch sử Hà Nội phải đề cao công nghiệp phục hồi và tiếp nối quyền tự trị của Dương Đình Nghệ: Phát quân từ ái châu ra Giao châu đánh đuổi Lý Tiến, Thứ sử Giao châu tháng 3 năm 991. Đánh tan quân tiếp viện địch do Trình Bảo chỉ huy ngay ở phía ngoài thành Đại La. Đó là cuộc kháng chiến chống Nam Hán thắng lợi lần I.
Bảo tàng Thăng Long nên có ảnh chụp quê hương và đền thờ họ Dương ở Thanh Hoá (làng Ràng) (liên hệ với Sở Văn hoá Thanh Hoá). Gia phả họ Dương. Bản đồ Dương tiến quân từ ái ra Đại La và kháng chiến ở Đại La. 
Dương quản trị ở Đại La 6 năm (931-937). Đại La vẫn là thủ đô của quyền tự trị Việt Nam. Ba triều Ngô-Đinh-Lê đều lấy con gái họ Dương làm hoàng hậu. Điều đó chứng tỏ uy thế lớn của họ Dương trong xã hội Việt Nam. 

6. Kiều Công Tiễn (với hai người cháu sau này đều 
là sứ quân: Kiều Công Hãn và Kiều Thuận) là hào trưởng 
địa phương ở Châu Phong (nay thuộc Ba Vì, Hà Tây). Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ tháng 4 năm 937. Đấy là cuộc tranh quyền giữa các phe phái của tầng lớp 
hào trưởng-địa chủ. Kiều cũng là đại diện thế lực quyền lợi thân Trung Hoa của tầng lớp trên người Việt và cũng 
trở thành tên Việt gian đầu tiên của thế kỷ X, không có 
cội rễ trong dân tộc và nhân dân.


7. Về Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng, đã có tập kỷ yếu hội nghị khoa học do ĐHTH và Sở Văn hoá 
Hải Phòng tổ chức cuối năm 1981. 
Bảo tàng Thăng Long nên khai thác ở Kỷ yếu đó

a. ảnh quê hương và lăng, đền thờ Ngô Quyền ở Đường Lâm.

b. Bia Đường Lâm (đời Trần) nói lên dòng dõi Ngô Quyền, Ngô Quyền tuổi ấu thơ và trưởng thành.

c. Bản đồ Chiến thắng Bạch Đằng. 

Ngô Quyền là Vua Tổ phục hưng dân tộc, đó là điều mọi người cùng nhất trí. Cần nhấn mạnh đất Đường Lâm cũng là quê hương Bố Cái và câu chuyện Bố Cái âm phù Ngô Quyền trong chiến dịch Bạch Đằng, được ghi chép trong Việt điện u linh tập. Nó thể hiện tình cảm đồng hương và việc Ngô Quyền tìm cách hợp pháp hóa quyền lực của mình bắt nguồn từ cội rễ thần linh dân tộc và nối tiếp truyền thống anh hùng dân tộc. 

Bảo tàng Thăng Long nên trích đoạn Việt điện u linh và lời bình của Lê Văn Hưu về Ngô Quyền trong Toàn thư “Ngô vương đem quân mới họp… mở nước xưng vương làm cho bọn phương Bắc không dám sang xâm phạm nữa”. 

8. Ngô Quyền từ bỏ Đại La sang đóng đô ở Cổ Loa là đô cũ của nước Âu Lạc thời Thục Phán An Dương vương thời tiền Bắc thuộc.


ý nghĩa lớn của việc định đô đã được Cương mục viết :“Để tỏ ý nối tiếp quốc thống xưa của An Dương vương.”
Bảo tàng Thăng Long nên có trích đoạn này.


- ý thức Dân tộc trỗi dậy: Tìm căn cước dân tộc, 
căn cước Việt Nam từ trước Bắc thuộc - Thành Đại La là cho Trung Hoa xây đắp và là trung tâm Đô hộ phủ của 
đế chế Đường. Việc thay Đô tượng trưng sự thay đổi trong thái độ dân chúng đối với chính quyền. Một ông vua Việt Nam cai trị ở Cổ Loa biểu hiện những ký ức văn hoá 
đặt nền trên huyền thoại và huyền tích được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhân dân Việt Nam đã chà dẫm lên cái mà trong nhiều thế kỷ đã trở thành mảnh đất cấm ngăn đáng ghét” (K.W.Taylor: The birth of Việt Nam, California, 1983 p.270).

ở Cổ Loa, vẫn còn lại một toà thành, chắc chắn có phần do Ngô vương Quyền tu sửa, còn lại một cái giếng Ngô Quyền và câyđa nghìn tuổi trước đền Mỵ Châu.
Dù khó xác minh, Bảo tàng Thăng Long nên chụp lại toà thành Cổ Loa, cây đa, giếng nước. 


Và còn lại một huyền tích về cuộc hôn nhân Ngô-Đỗ, các cuộc hôn nhân thời này thường mang ý nghĩa liên minh chính trị với các vị vua đa thê, nhiều hoàng hậu.
Khi trước, ở gần cầu Tây Dục Tú vẫn còn đền thờ bà phi họ 
Đỗ này của Ngô Quyền. Nay đã bị phá. Nhà thờ họ Đỗ ở thôn Hậu Dục Tú còn đôi câu đối. Bảo tàng Thăng Long nên chụp nhà thờ và câu đối này. 

9. Dương Tam Kha-Ngô Xương Văn-Ngô Xương Ngập và Thập nhị sứ quân (hệ thống thủ lĩnh địa phương).

Năm 944 Ngô Quyền mất. Em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu, xưng là Bình vương (944-950) vẫn đóng ở Cổ Loa. Khắp nơi loạn lạc nổi lên dần. Xương ngập bỏ trón sang Nam Sách, ẩn ở khu vực Phạm lệnh công (Họ Phạm này sau là một sứ quân và có Phạm Cự Lượng là đại tướng triều Tiền Lê và là thần xử kiện của Thăng Long đời Lý).
Đền Phạm Cự Lượng ở thôn Ngự Sử cũ, sau ga Hàng Cỏ (nay là phố Ngô Sĩ Liên). Bảo tàng Thăng Long nên chụp ảnh và sưu tầm thần tích và trích đoạn ở Việt điện u linh tập nói về đền này.

Bảo tàng Thăng Long cũng cần có Bản đồ Thập nhị sứ quân trong đó Hà Nội có.

1. Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm (thôn Đường).

2. Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt (thôn Sét) 

3. Kiều Công Hãn ở Phong Châu (Ba Vì). 

Quanh đó là Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động (lưu vực sông Đáy, Hoài Đức, Thanh Oai), Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu (Hưng Yên cũ) Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du (Tiên Sơn, Hà Nội), Kiều Thuận ở 
Hồi Liệt, Nguyễn Khoan ở Nguyễn Gia Loan (Vĩnh Phú) (thôn Nguyễn). 
Năm 950 Dương Bình Vương bị lật đổ ở Cổ Loa bởi cuộc đảo chính của Xương Văn và 2 tướng Đỗ Cảnh Thạc, Dương Cát Lợi. Thế lực họ Dương còn mạnh nên Tam Kha chỉ bị giáng làm Chương Dương công (ở Thường Tín như Sử ghi, hay về Dương xá Thanh Hoá?). 

Nam Tấn vương rồi Thiên Sách Vương (951) 
cộng quản ở Cổ Loa. Chính quyền thử nghiệm hai đầu, thất bại. Xương Ngập cướp quyền em. 954 Xương Ngập chết - Xương Văn tiếp tục cai trị ở Cổ Loa khi 4 phương 
đã loạn. Xương Văn thần phục Nam Hán song lại hối và chối từ. Năm 963, Xương Văn chết trong chiến dịch Đường Nguyễn. Triều đình Cổ Loa cũng tan tác. Loạn sứ quân lên tới đỉnh cao.

10. Đinh Bộ Lĩnh (923-980) dẹp loạn sứ quân và đóng đô Hoa Lư

a) Họ Đinh ở Hoa Lư. Đinh Công Trứ cai trị châu Hoan Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn nắm được Hoan - ái, chốt ở Hoa Lư, quê nhà, quê mẹ và cửa ngõ đồng bằng 
Bắc bộ. Liên minh với Trần Lãm ở Bố hải khẩu (con buôn Phúc Kiến của thông thương). Đằng Châu, trung tâm giao lưu giữa Biển và trung tâm đồng bằng) về theo Đinh-Trần.

Vạn Thắng vương tiến lên dẹp thế lực Nguyễn Siêu ở Phù Liệt, thế lực Đỗ-Ngô-Kiều ở Đỗ Động (Ba Vì), thế lực Nguyễn ở Tiên Du … thống nhất đất nước. 

b) Đinh Tiên hoàng định đô Hoa Lư là quê nhà và là căn cứ quân sự hiểm yếu. Cổ Loa và  Đại La bị “bỏ quên”, vì ở giữa đồng bằng, khó  bảo vệ với một thế lực tuy vừa chiến thắng 12 sứ quân song còn cảm thấy e ngại khi xa đất bản bộ, lực lượng chưa mạnh, thế lực chống đối ẩn tàng còn nhiều.

Trung tâm Hà Nội vẫn là “thành Đại La”, “Đô hộ phủ”. Vua Đinh phong Lưu Cơ làm “Đô hộ phủ sĩ sư, để quản lý đất Đại La về mặt pháp luật. 

c) Trải qua hai thời Đinh Lê, như những thời kỳ quá độ, đất nước và chính quyền được củng cố về mọi mặt. Đến đời Lý, để tỏ ý “mưu toan việc lớn cho muôn đời con cháu về sau” Lý Thái tổ định đô trở lại đất Rốn Rồng, ở trung tâm cõi bờ đất nước, để mở đầu một chặng đường mới, chặng Rồng Bay tiến lên của Thăng Long-Đại Việt. 

Theo chúng tôi Bảo tàng Thăng Long vẫn nên có ảnh và 
Bản đồ Hoa Lư, ảnh chụp Cột đá chùa Hoa Lư, để gợi lên sự tiếp nối của Thăng Long cũng như chùa Một Cột … ngày sau.

Ngô Chân Lưu tức sư Khuông Việt, Tăng thống trụ trì chùa Khai Quốc (Trấn Quốc ngày sau). Điều đó nói lên thế lực Phật giáo ở vùng giữa châu thổ, thế lực sau này đưa Lý Công Uẩn lên ngôi nhân chủ.

Bảo tàng Thăng Long nếu có ảnh chùa Khai Quốc và trích đoạn Thiền uyển tập anh ngữ lục về sư Khuông Việt. 
